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với những nghiên cứu trong quần thể và ở phụ nữ bị 
NKĐSDD của các tác giả trong và ngoài nước. Đây là 
một vấn đề cần phải quan tâm để có kế hoạch sàng 
lọc phát hiện sớm điều trị kịp thời vì đây là một trong 
nguyên nhân gây vô sinh, đẻ non cao, hơn nữa đường 
lây chính là do quan hệ tình dục. 

 3. Sự liên quan của một số yếu tố với 
NK§SDD. 

Tuổi và nghề nghiệp có liên quan với bệnh: Theo 
nhóm tuổi, tỷ lệ NKĐSDD tập trung nhiều ở các nhóm 
tuổi 25-40. Tỉ lệ mắc trong nhóm tuổi 18-24 là cao 
nhất (85,4%) so với nhóm không mắc (14,6%), và tỉ lệ 
mắc trong nhóm 25-40 tuổi (69,6%) so với (30,4%). 
Đây là lứa tuổi sinh sản nên có hoạt động tình dục 
cao hơn các nhóm tuổi khác, nên nguy cơ phơi nhiễm 
cũng cao hơn. Tỉ lệ mắc trong nhóm phụ nữ làm nghề 
nông nghiệp (88,7%) so với nhóm không mắc 
(11,2%) và nghề tự do (93,3%) cao hơn rất nhiều so 
với nhóm không mắc (6,7%). Ngoài ra các yếu tố 
khác chưa thấy có mối liên quan trong nghiên cứu 
này.  

Kết luận 
1. Tỷ lệ NKĐSDD ở phụ nữ có chồng lứa tuổi 18-

49 tuổi là 70,1%.  
2. Nguyên nhân gây NKĐSDD trong nghiên cứu 

gồm 5 nhóm: Bacterial vaginosis chiếm tỷ lệ cao nhất 
(47,9%), Chlamydia trachomatis (29,8%), nấm 
Candida (24,8%), HPV (7,5%), và thấp nhất là 
Trichomonas vagginalis (2,4%). 

3. Yếu tố liên quan đến NKĐSDD tại Mai Dịch 
Tuổi và nghề nghiệp có liên quan đến NKĐSDD: 

độ tuổi <40 mắc NKĐSDD cao nhất, mắc bệnh trong 
nhóm làm nghề nông nghiệp (88,7%) so với nhóm 

không mắc (11,2%) và nghề tự do (93,3%) cao hơn 
rất nhiều so với nhóm không mắc (6,7%) 
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Hiệu quả lâm sàng ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng do mạt bụi nhà 

D.pteronyssinus điều trị miễn dịch Đặc hiệu đường dưới lưỡi 
 

Vũ minh thục - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 
Phạm Văn Thức - Đại học Y Hải Phòng 

Huỳnh Quang Thuận - Học viện Quân y 
Tóm tắt 
Viêm mũi dị ứng là một bệnh lý do rối loạn đáp 

ứng miễn dịch qua cơ chế tổng hợp IgE. Điều trị miễn 
dịch đặc hiệu bằng dị nguyên, đặc biệt là đường nhỏ 
dưới lưỡi là phương pháp đặc hiệu và có hiệu quả thể 
hiện sự giảm mẫn cảm của cơ thể đối với dị nguyên 
gây bệnh. 

Sau điều trị 85 bệnh nhân (41 nam, 44 nữ), các 
triệu chứng cơ năng đều giảm: triệu chứng hắt hơi là 
giảm nhiều nhất. Các triệu chứng chảy mũi, ngạt mũi 
giảm ít hơn. 

Triệu chứng thực thể: tình trạng niêm mạc (màu 
sắc và sự phù nề, xuất tiết dịch) có tốt lên, tình trạng 
quá phát cuốn dưới cho kết quả thấp hơn  

 Có 13 trường hợp không thay đổi ngạt mũi sau 
điều trị. 

Kết quả sau 9 tháng điều trị nếu tính ở mức độ 
thành công của liệu pháp này (mức tốt + khá tốt), 
chúng tôi đạt 84,5%. 

Từ khoá: Viêm mũi dị ứng, đường nhỏ dưới lưỡi. 
Summary 
Allergic rhinitis is a disease due to disorders of IgE 

mediated allergic response. Allergen specific 
immunotherapy, especially sublingual 
immunotherapy, is a specific and effective treatment 
decreasing patients’ sensitive levels with the allergen. 

After the treatment, in 85 patients (41 male, 44 
female) all symptoms were reduced: sneezing 
symptom was decreased the most. Rhinorrhea and 
nasal congestion was reduced less. 
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The entity symptoms: state of mucous membrane 
(colour, oedema and secretion) was better, state of 
Inferior turbinate hypertrophy was reduced. 

13 cases didn’t change nasal congestion after the 
treatment. 

The results of this therapy were good and quite 
good in 84,5% of cases after the 9 months treatment. 

Keywords: Allergic rhinitis, sublingual 
immunotherapy. 

Đặt vấn đề 
Viêm mũi dị ứng là bệnh rất phổ biến trong chuyên 

khoa Tai Mũi Họng và chuyên khoa Dị ứng ở các 
nước trên thế giới [10]. Chiến lược điều trị Viêm mũi dị 
ứng phụ thuộc vào 4 nguyên lý cơ bản là tránh tiếp 
xúc với dị nguyên, điều trị thuốc, điều trị miễn dịch 
đặc hiệu và tuyên truyền giáo dục cho bệnh nhân. 

Tất cả các thuốc điều trị dị ứng hiện có chỉ hướng 
tới cải thiện các triệu chứng của dị ứng mà không tác 
động đến những nguyên nhân gây ra hoặc ảnh hưởng 
đến xu hướng phát triển tự nhiên ngày càng xấu đi 
của bệnh [2]. 

Mục đích của điều trị miễn dịch đặc hiệu là làm 
cho bệnh nhân trở nên dung nạp đối với dị nguyên 
mà họ mẫn cảm bằng cách cho tiếp xúc đều đặn với 
chính những dị nguyên đó [8]. Miễn dịch liệu pháp 
bằng đường tiêm làm giảm đáng kể các triệu chứng 
và số lượng thuốc sử dụng nhưng việc ứng dụng 
phương pháp này đôi khi bị hạn chế do có một số tác 
dụng phụ có thể xảy ra [3]. Bởi vậy miễn dịch liệu 
pháp bằng đường dưới lưỡi hiện đang thu hút các nhà 
lâm sàng [4]. 

1. Đối tượng nghiên cứu 
85 bệnh nhân lứa tuổi từ 16 - 55 được chẩn đoán 

mắc bệnh Viêm mũi dị ứng do mạt bụi nhà 
D.pteronyssinus qua khai thác bệnh sử, khám lâm 
sàng, test lẩy da, xét nghiệm dịch mũi, xét nghiệm 
phản ứng phân hủy mastocyte. Tất cả các bệnh nhân 
đều có test lẩy da dương tính với dị nguyên 
D.pteronyssinus. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
áp dụng phương pháp thử nghiệm lâm sàng tiến 

cứu. 
Thời gian nghiên cứu từ tháng tháng 03/2008 đến 

12/2008. 
Số liệu nghiên cứu được xử lý toán thống kê theo 

chương trình STA-WIN. 
- Điều trị miễn dịch liệu pháp đường nhỏ dưới 

lưỡi: 
Nghiên cứu tiến cứu và thử nghiệm lâm sàng tự 

đối chứng 
Phác đồ và thời gian điều trị 
Liều lượng cần được điều chỉnh trên cơ sở tính 

phản ứng của mỗi bệnh nhân. 
Dị nguyên D.pteronyssinus 

Thì bắt đầu (24 ngày) 
Ngày 1- 4: 1 
đến 10 giọt 1 

IR/ml 

Ngày 5- 8: 1 
đến 10 giọt 

10 IR/ml 

Ngày 9-15: 1 
đến 20 giọt 
100 IR/ml 

Ngày 16-24: 5 
đến 20 giọt 
300 IR/ml 

Thì duy trì (300 IR /ml) 
20 giọt /ngày trong vòng 4 tuần, sau đó 20 giọt 3 lần/ tuần trong 

vòng 24 tháng 

Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm chung. 
1.1. Tuổi. 
Bảng 2. Phân bố theo tuổi: 

Lứa tuổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
15-25 32 37,6 
26-35 17 20 
36-45 26 30,6 
46-55 10 11,8 

Tổng số 85 100 
 
2.2. Giới:  

48%

52%

Nam

Nữ

 
Hình 1. Tỷ lệ về giới 

Nhận xét: 
Tỷ lệ nam (41 bệnh nhân) và nữ (44 bệnh nhân) 

trong nhóm nghiên cứu là tương đương nhau 
2. Tiến triển của các triệu chứng cơ năng. 
2.1. Hắt hơi:  
Bảng 3. Tiến triển triệu chứng hắt hơi: 

 Nặng Trung bình Không 

Trước điều trị 75 
(88,2 %) 

10 
(11,8%) 

0 
(0%) 

Sau điều trị 15 
(17,6%) 

49 
(57,6%) 

21 
(24,7%) 

 p<0,001   
Tất cả các bệnh nhân trước điều trị đều bị hắt hơi, 

trong đó hầu hết là hắt hơi ở mức độ nặng, liên tục 
thành tràng nhiều cái (88,2%) 

Sau điều trị, số lượng bệnh nhân hắt hơi giảm còn 
75,3%, trong đó giảm nhiều ở nhóm hắt hơi nặng (còn 
17,6%), giảm hơn so với trước điều trị có ý nghĩa 
thống kê với p<0,001. 

Có 21 trường hợp không còn thầy hắt hơi sau khi 
điều trị 9 tháng (24,2%) 

2.2. Chảy mũi 
Bảng 4. Tiến triển triệu chứng chảy nước mũi: 

 Nặng Trung bình Không 
Trước điều 

trị 
41 

(48,2 %) 
44 

(51,8%) 
0 

(0%) 

Sau điều trị 8 
(9,4%) 

50 
(58,8%) 

27 
(31,8%) 

 p<0,001   
Tất cả các bệnh nhân trước điều trị đều có biểu 

hiện chảy mũi, trong đó mức độ nặng (chảy mũi 
nhiều, liên tục) chiếm 48,2%. 

Sau điều trị số bệnh nhân chảy mũi nặng là 9,4% 
giảm hơn so với trước điều trị là 48,2% (p<0,001) 

Có 31,8% bệnh nhân không còn chảy mũi sau 
điều trị. 
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2.3. Ngạt mũi 
Bảng 5. Tiến triển triệu chứng ngạt mũi: 

 Nặng Trung bình Không 

Trước điều trị 18 
(21,2 %) 

59 
(69,4%) 

8 
(9,4%) 

Sau điều trị 13 
(15,2%) 

36 
(42,4%) 

36 
(42,4%) 

Trước điều trị, 77/85 bệnh nhân có biểu hiện ngạt 
mũi, chiếm tỷ lệ 90,6%, trong đó phần lớn là bệnh 
nhân ngạt mũi từng lúc, từng bên, không liên tục 
(69,4%). Có 18 bệnh nhân ngạt mũi liên tục trong 
ngày, chiếm tỷ lệ 21,2%. 

Sau điều trị số bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi 
giảm xuống còn 57,6%, thấp hơn so với trước điều trị. 
Tuy nhiên số bệnh nhân giảm ngạt mũi chủ yếu nằm 
ở nhóm ngạt mức độ trung bình. Vẫn còn 13 trong số 
18 bệnh nhân ngạt nặng không hề giảm triệu chứng 
ngạt mũi sau điều trị. Sau khi thăm khám đối chiếu tình 
hốc mũi thì thấy các bệnh nhân này đều có cuốn dưới 
quá phát ở mức độ nặng, không còn khả năng co hồi.  

Sau điều trị, 42,4 % bệnh nhân không có ngạt mũi 
nữa, đây đều là các trường hợp trước điều trị có biểu 
hiện ngạt mũi trung bình (từng lúc, từng bên không 
liên tục). 

3. Các triệu chứng thực thể. 
3.1. Tình trạng niêm mạc 
Bảng 6. Tiến triển tình trạng niêm mạc mũi 

 Nặng Trung bình Bình thường 
Trước điều 

trị 
28 

(32,9 %) 
57 

(67,1%) 
0 

(0%) 

Sau điều trị 8 
(9,4%) 

51 
(60%) 

26 
(30,6%) 

 p<0,001 
Tất cả các bệnh nhân trước điều trị có tình trạng 

niêm mạc phù nề, nhợt màu, trong đó 28 bệnh nhân 
là nhợt nhiều, 57 bệnh nhân nhợt nhẹ. 

Sau điều trị số bệnh nhân còn tình trạng niêm mạc 
mũi nhợt màu, phù nề giảm còn 59 bệnh nhân 
(69,7%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Có 30,6% trường hợp tình trạng niêm mạc về bình 
thường sau điều trị. 

3.2. Tình trạng quá phát cuốn mũi dưới 
Bảng 7. Tiến triển tình trạng qua phát cuốn mũi 

dưới: 
 Nặng Trung bình Bình thường 

Trước điều 
trị 

13 
(15,3 %) 

27 
(31,8%) 

45 
(52,9%) 

Sau điều trị 13 
(15,3%) 

14 
(16,5%) 

58 
(68,2%) 

Trước điều trị, cuốn mũi dưới quá phát thấy trong 
40 trường hợp (47,1%). Trong đó 13 trường hợp 
(15,3%) là có cuốn dưới quá phát mức độ nặng, 
không hoặc co hồi rất ít khi đặt thuốc. 

Sau điều trị, tình trạng cuốn dưới không quá phát 
58 bệnh nhân (68,2%) có tăng hơn so với trước điều 
trị (52,9%) 

Tuy nhiên trong 13 trường hợp cuốn dưới quá phát 
nặng thì không có trường hợp nào thay đổi tình trạng 
này trong quá trình điều trị, trùng với 13 trường hợp 

ngạt mũi mức độ nặng cũng không thay đổi sau khi 
điều trị. 

Bàn luận 
1. Đặc điểm chung của bệnh nhân tham gia 

điều trị. 
1.1. Về tuổi. 
Theo các tác giả trong và ngoài nước thì VMDƯ 

bắt đầu ở độ tuổi tương đối trẻ (dưới 30), còn viêm 
mũi vận mạch bắt đầu ở độ tuổi lớn hơn. Theo tác giả 
P.B. Boggs thì khoảng 80% VMDƯ là dưới 30 tuổi. 
Nghiên cứu của Đoàn Thị Thanh Hà có kết quả tuổi 
trung bình nhóm nghiên cứu là 28,87  10,99. Nghiên 
cứu của Nguyễn Nhật Linh có tuổi trung bình là 27,5  
9,8. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Hướng trên 590 
bệnh nhân VMDƯ cho thấy 288 bệnh nhân (khoảng 
50%) trong độ tuổi dưới 35. 

Trong nghiên cứu này, lứa tuổi trung bình của 
bệnh nhân đến điều trị là 32  8. Số bệnh nhân dưới 
35 tuổi chiếm tỷ lệ 57,6%. 

1.2. Về giới.  
Nghiên cứu này cho thấy tỉ lệ nam/nữ là 1:1. Điều 

này phù hợp với các tác giả trong và ngoài nước cho 
rằng VMDƯ không có liên quan về giới. 

2. Đánh giá hiệu quả điều trị về mặt lâm sàng. 
2.1. Về các triệu chứng cơ năng. 
Có 3 triệu chứng cơ năng căn bản nhất của VMDƯ 

là hắt hơi, chảy mũi và ngạt mũi. Nhìn vào bảng từ 2 
đến 4, thấy sau điều trị thì tất cả các triệu chứng cơ 
năng đều giảm hơn so với trước khi điều trị. Tuy nhiên 
mức độ giảm của từng triệu chứng rất khác nhau: 
triệu chứng hắt hơi là giảm nhiều nhất (75,3%). Các 
triệu chứng chảy mũi cũng giảm nhiều. Còn triệu 
chứng ngạt mũi là giảm ít nhất 36% và không có trường 
hợp nào ngạt mũi nặng trở về mức bình thường. Điều 
này chứng tỏ ngạt mũi bên cạnh nguyên nhân là phù 
nề xung huyết (loại này khi thăm khám thấy còn đáp 
ứng với thuốc co mạch) thì còn nguyên nhân hay gặp 
của ngạt mũi trên bệnh nhân VMDƯ là thoái hoá niêm 
mạc, quá phát cuốn dưới đặc biệt do lạm dụng thuốc 
co mạch. Tất cả các trường hợp có quá phát cuốn dưới 
nặng gây ngạt mũi nặng đều không đáp ứng với 
GMCĐH. Theo chúng tôi GMCĐH kết hợp với phẫu 
thuật chỉnh hình cuốn trên những bệnh nhân này là cần 
thiết để giả quyết vấn đề ngạt mũi. 

2.2. Về triệu chứng thực thể. 
Chúng tôi nghiên cứu trên thăm khám nội soi để 

đánh giá 2 triệu chứng thực thể cơ bản trong viêm mũi 
dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi và tình trạng cuốn 
mũi, đặc biệt là cuốn dưới. Kết quả cho thấy tình trạng 
niêm mạc (màu sắc và sự phù nề, xuất tiết dịch) có tốt 
lên, tuy nhiên không có trường hợp niêm mạc phù nề 
xuất tiết nặng nào trở về mức bình thường sau điều trị. 

Bên cạnh đó, tình trạng cuốn dưới còn cho kết quả 
thấp hơn so với tình trạng niêm mạc, các trường hợp 
tốt lên đều là những trường hợp trước điều trị chỉ quá 
phát nhẹ. Không có trường hợp nào quá phát nặng tốt 
lên sau điều trị. Đối chiếu các trường hợp quá phát 
nặng thấy tương ứng với ngạt mũi mức độ nặng và 
cũng không thay đổi ngạt mũi sau điều trị. 
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Kết quả sau 9 tháng điều trị nếu tính ở mức độ 
thành công của liệu pháp này (mức tốt + khá tốt), 
chúng tôi đạt 84,5%. 

Kết quả của Trịnh Mạnh Hùng khi GMCĐH ở bệnh 
nhân VMDƯ bụi nhà là 68%, với hen phế quản bụi 
nhà ở người lớn 38%. Kết quả của Phạm Văn Thức và 
cộng sự khi điều trị GMCĐH cho bệnh nhân dị ứng 
lông vũ sau 3 tháng là 78,26%, của Nguyễn Năng An, 
Vũ Minh Thục, Phan Quang Đoàn ở bệnh nhân hen 
phế quản là 70%. 

Nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 
trong những năm gần đây về GMCĐH ở các bệnh dị 
ứng do DN bụi nhà, D.pteronyssinus cho thấy tỷ lệ kết 
quả đạt ở mức khá tốt đến rất tốt đạt từ 60-82%, dù 
thời gian tiến hành có thể ở mức khác nhau. 

Cho tới nay, theo chúng tôi tìm hiểu, vẫn chưa có 
nghiên cứu đầy đủ nói rõ: khi nào thì dừng đợt điều trị 
GMCĐH là tốt nhất? Một số tác giả cho rằng trên thực 
tế lâm sàng, nếu GMCĐH đã đạt được hiệu quả tốt 
nhất thì hãy cứ duy trì một thời gian dài nhất khi điều 
kiện cho phép, song cũng không phải kéo dài quá 
nhiều năm. 

Kết luận 
Điều trị miễn dịch đặc hiệu bằng dị nguyên, đường 

nhỏ dưới lưỡi trong 9 tháng cho 85 bệnh nhân (41 
nam, 44 nữ), các triệu chứng cơ năng đều giảm: triệu 
chứng hắt hơi là giảm nhiều nhất. Các triệu chứng 
chảy mũi, ngạt mũi giảm ít hơn. 

Triệu chứng thực thể: tình trạng niêm mạc (màu 
sắc và sự phù nề, xuất tiết dịch) có tốt lên, tình trạng 
quá phát cuốn dưới cho kết quả thấp hơn  

 Có 13 trường hợp không thay đổi ngạt mũi sau 
điều trị. 

Kết quả sau 9 tháng điều trị nếu tính ở mức độ 
thành công của liệu pháp này (mức tốt + khá tốt), 
chúng tôi đạt 84,5%. 
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NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ ĐỘC TÍNH CỦA KẾT HỢP HÓA XẠ TRỊ  

CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IV (M0) 
 

Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Kim Phượng 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng và độc tính của hóa 

xạ trị kết hợp ung thư vòm mũi họng giai đoạn III, IV 
(Mo). Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu 48 hồ sơ 
và tiến cứu 32 bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai 
đoạn III, IV (Mo) điều trị tại Khoa U bướu, Bệnh viện 
đa khoa Trung ương Thái Nguyên, từ 01/2006 đến 
12/2008. Bệnh nhân hồi cứu được xạ trị đơn thuần. 
Bệnh nhân tiến cứu được hóa trị tân bổ trợ phác đồ 

CF hoặc hóa xạ trị đồng thời bằng Cisplatin. Kết quả: 
Tuổi trung bình 47,9 (11-76 tuổi); tỷ lệ nam/nữ là 2,5; 
86,2% là UCNT; 88,8% từ T2 trở lên; 85% có hạch 
vùng trên lâm sàng; 46,9% giai đoạn III; 52,1% giai 
đoạn IV. 82,5% hết triệu chứng cơ năng sau điều trị; 
đáp ứng hoàn toàn giai đoạn T3+T4 ở nhóm hồi cứu 
là 56,7% so với 85% ở nhóm tiến cứu (p<0,05). Tỷ lệ 
tương ứng giai đoạn N2+N3 là 61,3% và 86,9% 


